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I/ Phần trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm): Chọn một đáp án đúng trong 4 phương án ở mỗi câu rồi ghi vào bài làm.
1/ Nguyên tử X có số electron lớp ngoài cùng bằng bao nhiêu thì dễ nhường e cho nguyên tử nguyên tố khác ?                          

     a. 2                               b. 4                                c. 6                                    d. 8

2/ Nguyên tử sắt gồm 26 proton, 30 nơtron và 26 electron. Khối lượng của một nguyên tử sắt xấp xỉ bằng bao nhiêu ?

     a. 12,3.10-23g                b. 11,3.10-23g                 c. 9,3.10-23g                     d. kết quả khác            

3/ Nhiệt phân hoàn toàn các chất cho dưới đây, trường hợp nào thu được nhiều oxi nhất ?

     a. 63,2 g KmnO4                                       b. 24,5 g KclO3     

     c. 0,5 mol HgO                                          d. Hỗn hợp: 12,25 g KclO3 và 15,8 g KmnO4
4/ ở điều kiện thường, nước phản ứng được với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây ?

     a. Na, Fe2O3, SO3                                       b. Al, Na2O, P2O5                            

     c. Ca, K2O, N2O5                                        d. CaO, O2, K

II/ Phần tự luận (16,0 điểm):

Bài 1 (3,0 điểm): Lập phương trình hoá học của các sơ đồ phản ứng sau:

   1/ FeCO3   +   O2              ------>    Fe2O3   +   CO2
   2/ Ca(HCO3)2  +  NaHSO4------>   Na2SO4  +   CaSO4  +  CO2 + H2O

   3/ Fe   +         HNO3         ------>     Fe(NO3)3  + N2O  +  H2O

   4/ CnH2n +1 OH   +      O2   ------>     CO2      +    H2O

Bài 2 (3,0 điểm):
   Hãy dẫn ra một phương trình hoá học với mỗi phản ứng sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hoá học nào ?

   1/ oxi hoá đơn chất bằng khí oxi

   2/ Khử oxit kim loại bằng bột nhôm

   3/ Phản ứng của kim loại với nước

   4/ Nung nóng muối ở nhiệt độ cao

Bài 3 (2,0 điểm): Trình bày cách nhận biết các chất khí riêng biệt sau: H2, O2, CO2.

Bài 4 (4,0 điểm): 

   Hoà tan 1,3 gam kim loại M bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 3,65% thu được 0,448 lít hiđro (đktc) và dung dịch Y

  1/ Xác định tên kim loại M và tính nồng độ % của dung dịch Y

  2/ Nếu thể tích hiđro vượt quá 4,48 lít (đktc) thì M là kim loại nào trong số các kim loại sau: Fe, Ca, Mg, Cu, Al ,Na, K, Ca, Ba. 

Bài 5 (4,0 điểm): 

   Trong công nghiệp người ta dùng than khử oxi của nước trong lò khí than để thu được hỗn hợp khí gồm hiđro và cacbon oxit (hỗn hợp A)

   1/ Viết phương trình hoá học xảy ra

   2/ Tính tỉ khối của A so với oxi

   3/ Hỗn hợp A có thể khử tối đa bao nhiêu gam CuO để thu được 19,2 gam đồng kim loại.

              Cho: Fe =56, Al =27, Mg =24, Zn =65, Na =23, K =39, Ca =40, Ba =137

_________________________
